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TOM TAT

Kha nang chéng oxi héa ctia 23 gidng khoai tdy ngudén géc Nam My dwoc xac dinh bang phwong
phap Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Kha ning chéng oxi héa ctia cac chat hoa tan trong
nwéc (gia tri H-ORAC) ctia 23 giéng khoai tay bién déi tir 33,02 + 3,31 pmol Trolox Equivalent/ g chat kho
(uM TE/ g CK) (Solanum andigenum 702568-Pichea Papa) dén 343,69 + 71,82 pmol of TE/g CK (Solanum
andigenum 704429-Guincho Negra). Kha nang chéng oxi héa ctia cac chat hoa tan trong chét béo (gia tri
L-ORAC) bién dbi ttr 1,49 + 0,34 pmol TE/g CK (Solanum ajanhuiri 702802-Jancko Ajawiri) dén 5,77 + 2,01
umol TE/g CK (Solanum andigenum 704429-Guincho Negra). Kha niang chéng oxi héa téng s6 bién dbi
tir 35,02 pmol TE/g CK (Solanum andigenum 702568-Pichea Papa) dén 349,46 pmol TE/g CK (Solanum
andigenum 704429-Guincho Negra). Gia tri L-ORAC déng goép 1,06 — 8,59% kha ning chéng oxi héa cua
cac giéng khoai tay nghién ctru. Ham lwong polyphenol tong sé bién déi tir 1,24 dén 15,23 mg of Gallic
Acid Equivalent/g CK. Hé sé twong quan gitra ham lwgng polyphenol va gia tri H-ORAC (r = 0,9873) chi
ra ring polyphenol 1a hop chit chinh dam bao kha niang chéng oxi héa cta khoai tay.

Tir khoa: Kha nang chdng oxi hoa, khoai tdy Nam My, ORAC, polyphenol.

SUMMARY

Both lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of 23 native Andean potato cultivars were
determined using the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Hydrophilic antioxidant capacity
(H-ORAC value) ranged from 33.02 + 3.31 umol of Trolox Equivalent/g of dry weight (umol of TE/g of
DW) to 343.69 + 71.82 ymol of TE/g of DW. The lipophilic antioxidant capacity (L-ORAC value) varied
from 1.49 + 0.34 ymol of TE/g of DW to 5.77 + 2.01 pmol of TE/g of DW. Total antioxidant capacity (TAC
value) was calculated as the sum of the L-ORAC and H-ORAC values. L-ORAC values contribute only
1.06 — 8.59% of the TAC, indicating that hydrophilic compounds play a large part in the total
antioxidant capacity of potato. Total phenolics (TP) of hydrophilic extracts were also measured using
the Folin-Ciocalteu reagent. Among 23 potato cultivars, the total phenolics varied from 1.24 to 15.23
mg of Gallic Acid Equivalent/g of dry weight (mg of GAE/g of DW). The relation between TP and H-
ORAC showed a positive and high correlation (r = 0.9873). It means that polyphenols are the main
compounds responsible for the hydrophilic antioxidant capacity of potato.

Key words: Antioxidant capacity, hydrophilic ORAC, lipophilic ORAC, native Andean potato.

1. DAT VAN DE trong d6 c¢6 ung thu, cac bénh tim mach, cac

Stress oxi héa dic trung bdi su mat cAn  bénh suy giam hé than kinh (Alzheimer,
bing gitia san xuédt cac goc tu do va hoat Parkinson) va ldo héa sém (Favier, 2003;
dong cta céc chit chong oxi héa trong co thé  Gardés-Albert & cs., 2003; Pincemail and
dudc coi 12 nguyén nhan cta rat nhiéu bénh  Defraigne, 2004; Fouad, 2006; Edeas, 2006).
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Két qua ctia nhiéu nghién ctiu dich té hoc
cho thady mot moi lién hé nghich gitia kha
ning xuat hién cac can bénh trén va ché do
an giau rau qua (Ziegler, 1991; Genkiger &
cs., 2004). Giai thich hdp 1y cho méi lién hé
nghich nay 1a sy c6 mat cua cac chat chéng
oxi héa tu nhién c6 trong rau qua. Cic chat
chéng oxi héa tu nhién trong rau qua s& vo
hoat cac goc tu do khién ching khong con
kha ning pha hly cac dai phan ti sinh hoc
(ADN, protein, lipid) va giy bénh cho co thé.

Khoai tay la mot trong nhiing loai ciy
giau chit chong oxi héa (Solanum tuberosum)
(Al-Saikhan & cs., 1995; Lachman & cs.,
2000). Khoai tay chitia ca chat chong oxi hoa
hoa tan trong nuéc (hgp chat phenol,
vitamine C) va chit chéng oxi héa hoa tan
trong chat béo (carotenoid, tocopherol) véi
ham lugng 16n. Polyphenol trong khoai tay
gom acid phenolic va flavonoid. Acid
phenolic chinh cua khoai tiay 1la acid
chlorogenic, chiém 80% téng ludng acid
phenolic. Cac flavonoid chinh 1a catechin va
epicatechin. Khoai tdy mau dé va tim chta
nhiéu anthocyanins (Brown, 2005). Khoai
tdy 1a mot trong cac loai rau chia nhiéu
vitamin C, déng gép 13% kha ning chong oxi
héa (Brown, 2005). Carotenoid c6 trong thit
cta khoai tay va dem lai cho thit ci mau
vang. Cac carotenoid chinh cta khoai tay la
lutein, zeaxanthin va violaxanthin, thudc
nhém xanthophyll, chi c6 vét cua o- va B-
carotene (Lachman, 2000; Brown, 2005). Ca
khoai tdy giau a-tocopherol (Lachman,
2000). Ché d6 an nhiéu vitamin E gitp giam
nguy cd mic bénh tim mach (Pincemail,
1998). Nhu vay, khoai tay c6 thé coi 1a mot
trong nhiing loai rau c6 kha ning chéng oxi
héa cao phu thudéc thanh phan thit cu
(Brown, 2005).

Khoai tay c6 ngudn géc Nam My dugc
trong 6 d6 cao 16n (4.200 m so véi muc nuée
bién) tai cac cao nguyén nhiét dsi & Bolivia,
Ecuador va Peru. Ching rat phong phd vé
chung loai, vé hinh dang va dic biét vé mau

séc. Mot s6 lugng 16n cac hop chat mau khéng
chi mang lai mau sic ma con déng gop dang
ké cho kha ning chéng oxi héa ctia khoai tay.
Tuy nhién, cho dén nay, khoai tdy Nam My
van dang bi quén lang bdi cac nha khoa hoc
cling nhu cac nha san xuét thuc pham.
Nghién ciiu nay tién hanh xac dinh kha
niang chong oxi héa téng s6 (chdng oxi héa
clia cic chit hoa tan trong nudc va hoa tan
trong chét béo) caa 23 giong khoai c6 ngudn
goc Nam My. Két qua cho phép chon duge
giong khoai c6 kha ning chéng oxi héa cao
phuc vu muc dich tiéu dung va st dung
trong cac nghién ctu chuyén gen tao gidng
khoai tay c6 chat lugng dinh dudng cao.

2. NGUYEN VAT LIEU VA PHUONG
PHAP
2.1. Vat liéu
23 giong khoai tAy dugc cung cap bdi
Trung tdm khoai tdy quéc té, Lima, Peru
(CIP) (Bang 1). Cac gidng khoai nay dugc
trong nam 2004 tai Trung tam thi nghiém
ctia CIP 6 Huancayo (d6 cao 3280 m, vi do
1207°S). Cu dugc thu hoach sau 7-8 thang
tuy thuoc giong khoai. Khong héa chat nong
nghiép nao duge st dung d6i véi cac cay
khoai thi nghiém.

2.2. Héa chat

Fluorescein va 6 - hydroxy - 2, 5, 7, 8 -
tetramethyl - 2 - carbocylic acid (Trolox) ctia
Aldrich (Milwaukee, WI). Randomly Methylated
B-Cyclodextrin (RMDC) ctia Cyclolab R & D
Ltd. (Budapest, Hungary). 2, 2’ - Azobis (2 -
amidino - propane) dihydrochlorid (AAPH),
Folin
(Buchs, Switzerlands). Cac dung méi hitu co
dichloromethane, methanol, acetone ctia J.T.
Baker (Phillipsburge, USA); acetic acid cta
Fluka chemie AG (Buchs, Switzerlands) va
n-hexane ctia Riedel-de Han (Seelze, Germany).
Ban 96 giéng st dung trong thi nghiém ORAC
cua Greiner bio—one (Frickenhausen, Germany).

Ciocalteu cua Fluka chemie AG
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Bang 1. Cac giong khoai tAy nghién cittu

Genotype

Ma Gibng (CIP number + Name) Mau vé cl Mau thit c Nguén gbc
3 Andigenum 700347-SS-2613 Vang Kem PERU

6 Phureja 701570-Chaucha Tim Vang nhat PERU

9 Juzepczukii 702305-Chimi Lucki Vang Trang BOLIVIA
10 Andigenum 702316-Pulu Tim s&m Vang tim nhat BOLIVIA
12 Goniocalyx 702472-Amarilla del Centro Vang Vang sam PERU

13 Andigenum 702477-Yana Puma Maqui Tim s&m Tim vang PERU

14 Andigenum 702535-Sipancachi Vang — dé Vang nhat BOLIVIA
15 Andigenum 702568-Pichea Papa Tim Kem BOLIVIA
19 Goniocalyx 702961-Garhuash Pashon Vang dé Vang PERU

20 Andigenum 703248-Wila Huaka Lajra bo Vang nhat BOLIVIA
28 Andigenum 703750-Carganaca Tim Tréng - tim PERU

34 Andigenum 704353-Puma Tim Vang nhat ECUADOR
35 Andigenum 704429-Guincho Negra Tim sam Tim PERU

36 Andigenum 704437-Chacha Colorada Vang — dé Trang PERU

41 Andigenum 704916-Coyu Vang Kem - tim BOLIVIA
48 Ajanhuiri 702802-Jancko Ajawiri Vang Trang BOLIVIA
49 Andigenum 703905-Huata Colorada bo Vang ECUADOR
55 Juzepczukii 703258-Laram Canchali Tim Trang PERU

56 Andigenum 704828-Wila Immilla Vang Vang nhat BOLIVIA
57 Andigenum 703739-Lisan Vang Kem PERU

64 Andigenum 704078-Malcachu bo Trang BOLIVIA
71 Andigenum 704865-Holendesa Vang Kem BOLIVIA
74 Juzepczukii 704229-Jancko Anckanchi Vang Trang BOLIVIA

2.3. Xt Iy mau

Doi véi moi gidng khoai tay, 14y 3 mau,
mdi mau gom 3 cu ldy tu 3 cAy khac nhau.
Toan b dudec bao quan 6 10°C va trong béng
to1 truée khi xt ly. Dé gidm t6i thiu anh
hudng ctia qua trinh bao quan dén kha ning
chéng oxi héa, cic mau trong cung mét diy
dudc xti 1y gibng nhau va vao cing mot thoi
diém. Toan bd ca khoai dudgc cit lat, dong khé,
nghién va bdo quan trong nito khi 6 -20°C.
2.4. Chiét cac chat chong oxi héa

Mau dudc chiét v6i hén hgp
hexane/dichloromethane (50:50 v/v, Hex/Dc)
dé tach cac chat chong oxi héa hoa tan trong
chat béo sau d6 dugc chidt véi
Methanol/nudc/acetic acid (70:29,5:0,5 v/v,
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MWA) dé tach cac chit chéng oxi héa hoa
tan trong nuée. Cac dich chiét dugc lam kho
béng may speedvac va hoa tan trd lai vao 1 ml
acetone déi véi cac chit hoa tan trong chat
béo va 5 ml nubc doi v6i cac chit hoa tan
trong nuée. Mdi mau duge chiét va phan tich
hai lan doc 1ap nhau (Hinh 1).

2.5. Xac dinh kha nang chéng oxi héa

bang phuong phap ORAC

Kha niang khang oxi héa dudc xac dinh
bang phuong phap ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity) (Ou & cs., 2001; Hung
& cs., 2002). Thi nghiém dugc tién hanh trén
ban 96 giéng trang duc (NUNC) va may do
huynh quang (Fluoroskan Ascent FL,
Thermo Electron Corporation).



Kha nang chdng oxi hoa clia mét sé gidng khoai tay (Solanum tuberosum L.) c6 ngudn gbc Nam My

50

Pong kho

v

MAau déng kho

|

!

Chiét 1an A Chiét 1an B

l

|

Chiét cac chat hoa tan
trong chat béo (2 1an)
Hexane/Dichloromethane (50:50, v/v)

v

Chiét cac chat hoa tan
trong nudc (3 1an)
Methanol/Water/Acetic acid (70:29,5:0,5, v/v)

I

-
B

H-ORAC

Hinh 1. So d6 x& 1y mAau, chiét cac chat khang oxi hoéa va phan tich

D61 véi test x4c dinh kha n#éng khang
oxi héa cta cic chat hoa tan trong nude (H-
ORAC), 25 ul mau da pha lodng trong dém
phosphate pH 7,4 (d61 véi cac chat khang oxi
héa hoa tan trong nuéc) hoac dung dich dém
(d6i v6i mAu tring) hoic Trolox (chit chuin)
dugec cho vao cac giéng. Sau d6 250ul
fluorescein dugec thém vao cac giéng nho
pipette da kénh. Ban 96 giéng dugc 1 é 37°C
trong 10 phuat. 25 ul AAPH 153 mM dugc
thém vao méi giéng nhd injector tu dong. Su
gidm cuong d6 huynh quang dudge do 1 phut
mot 1an trong 50 phit. Buéc séng kich thich

485 nm, buée séng phat 538 nm. Phan ting
oxi héa duge coi hoan tat khi cudng dé6 huynh
quang tai phit thi 50 nhé hon hoéc bing 5%
so v6i cuong d6 huynh quang ban dau. Méi
mau dugc phan tich 3 1an tai 3 néng dd khac
nhau. Kha ning khang oxi héa dugc biéu
dién bang umol duong lugng Trolox trén 1 gam
chat khé mAu (umol Trolox Equivalent/g CK -
umol TE/g CK).

Déi1 véi test xac dinh kha niang khang
oxi héa cta cac chat hoa tan trong chat béo
(L-ORAC), dung dich dém kali phosphate/
acetone (50/50, v/v) chtia 7% Randomly
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Methylated B-Cyclodextrin duge dung dé
thay dung dich dém phosphat dé ting kha
ning hoa tan cua cac chit trong méi trudng
nudc cia phan tng. Néng d6 AAPH dung
trong test nay la 306 mM.

2.6. Xac dinh ham lugng polyphenol tong

s6 bang phuong phap Folin-Ciocalteu

500 pl dich mau nghién ctu, 1250 pl
dung dich Na,CO, 7,5% va 250 pl Folin-
Ciocalteu reagent 1N dugc tron déu. Phan
{ing x4y ra & nhiét dd phong trong 30 phiit.
Do hap thu tai 755 nm dudc do bing may
quang phé. Acid gallic dudc st dung lam
ch&t chuidn. Ham lugng polyphenol téng s&
dugc tinh theo milligram gallic acid trong
mot gram mau (mg GAE/g CK).

3. KET QUA, THAO LUAN

3.1. So sanh H-ORAC va L-ORAC test
Céac chat chéng oxi hoa c6 thé duge phan

thanh hai nhém dua trén kha ning hoa tan:

cac chit chong oxi hoa hoa tan trong nuéc

nhu vitamine C, cac hdp chit polyphenol va

cac chit chéng oxi héa hoa tan trong chu yéu
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la carotenoid va vitamine E. Khac véi cac
chat oxi hoa hoa tan trong nuéc khong dudc
tich luy trong co thé bi dao thai qua nudc
tiéu, cac chit chong oxi héa hoa tan trong
chét béo c6 thé xAm nhap vao mang té& bao,
tich trt tai d6 va thuc hién vai tro chéng oxi
hoa té6t hon. Thém vao dé, gia tri ORAC cua
mau chiét cac chat hoa tan trong nudc (H-
ORAC) luén nhé hon gia gia tri ORAC t6ng
s6 (TAC = L-ORAC + H-ORAC) mac du gia
tri L-ORAC nhé hon gia tri H-ORAC rat
nhiéu (< 10%) (Wu & cs., 2004). Véi cac 1y do
trén, viéc xac dinh kha ning chéng oxi hoa
ctua cac chit hoa tan trong chat béo 1a can
thiét dé x4c dinh chinh x4c kha nang chong
oxi ho4 téng s6 cia mau vat bat ky.

Puong chuin cua test H-ORAC va L-
ORAC dugc gidi thiéu 6 hinh 2. Trong test L-
ORAC, miic d0 giam huynh quang nhé hon
so v6i test H-ORAC. Diéu nay c6 thé dudc
giai thich bang su can trd khong gian cta
cyclodextrine st dung trong test L-ORAC.
Hé s6 goc ctia duong chuén trong test L-
ORAC cao hon gdp hai lan so véi trong H-
ORAC do trong test L-ORAC, ham lugng
AAPH st dung cao gap d6i.
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Hinh 2. Pudng chuin ctia test L-ORAC (trén) va H-ORAC (dudi)

426



Kha nang chdng oxi hoa clia mét sé gidng khoai tay (Solanum tuberosum L.) c6 ngudn gbc Nam My

3.2. Kha niang chong oxi hoa cuia khoai tay

Kha ning chéng oxi hoi, ham lugng
polyphenol téng s6 cua 23 giéng khoai tay
nguén géc Nam My dudc gidi thiéu 6 bang 2.
Cé su khac biét 16n vé kha ning chong oxi
hoa hoa tan trong nudc, trong chit béo va
chong oxi hoa téng s6 cta 23 giong khoai. Gia
tri L-ORAC bién dong trong khoang 1,49 +
0,34 umol TE/g CK (umol Trolox Equivalent/g
chat kho) dén 5,77 + 2,01 umol TE/g CK. Gia
tri H-ORAC cao hon nhiéu, bién dong trong
khoang 33,02 + 3,31 umol TE/g CK dén
343,69 + 71,82 pmol TE/g CK. Kha niang
chong oxi hoa téng s6 bién déng trong khoang
35,02 umol TE/g CK dén 349,46 umol TE/g
CK. Céac chat chong oxi hoia hoa tan trong
chat béo dong goép 1,06 dén 8,59% kha ning
chong oxi hoa téng s6 ctia khoai tay.

3.2.1. Khd ndng chéng oxi hod ctia cdc chdt
hoa tan trong nudc

Gia tri H-ORAC bién déi réng 33,02 + 3,31
umol TE/g CK dén 343,69 + 71,82 umol TE/g
CK, véi gia tri trung binh la 90,27 pmol TE/g
CK. Bon gidng c6 gia tri H-ORAC cao nhat 1a
704429-Guincho Negra (35), 702477-Yana
Puma Maqui (13), 702316-Pulu (10) and
703750-Carganaca (28). Cac gidng nay déu cé
mau tim hoéc mau do, dic biét giong 704429-
Guincho Negra (35) ¢6 mau tim sim. Mau tim
va dd cta khoai tdy 12 mau cta anthocyanine
(Lachman, 2000; Lachman, 2005; Brown,
2005) diéu nay cho thdy anthocyanine c6 thé
g6p phéin chu yéu vao kha nang chéng oxi hoa
hoa tan trong nudc c6 trong cac loai khoai tay
dd va tim. Két qua nay phut hop véi nghién ctu
cua Reyes & cs., (2005). Cac tac gia nay da tim
thay méi lién hé chat ché gitia kha néng chéng
oxi hoa va ham lugng anthocyanine cia khoai
tay (r* = 0,873). Tuy nhién, mdt s6 giéng khoai
c6 thit ct va vé6 mau vang c6 gia tri H-ORAC
cao nhu 700347-SS-2613 (3), 703739-Lisan
(67), 704916-Coyu (41), 704229-Jancko
Anckanchi (74). Diéu nay cho thdy mét s6 hop
chat khac nhu vitamine C, acid phenolic va cac
flavonoid khéng mau ciing déng gép vao kha
nang chéng oxi hoa cua khoai. Gia tri H-

ORAC chiém 91,41 — 98,94% gi4 tri TAC.
Diéu nay cho thay cac chat chéng oxi hoa
hoa tan trong nuéc 1a cac chat chong oxi hoa
cht yéu ctia khoai tay.

3.2.2. Khd ndng chéng oxi hod cua cdc chdt
hoa tan trong chdt béo

Gia tri L-ORAC thay d6i ti 1,49 + 0,34
umol TE/g CK dén 5,77 + 2,01 umol TE/g CK.
So véi gia tri H-ORAC, gia tri L-ORAC nho,
chiém 1,06 — 8,59% gia tri chéng oxi hoé téng
s6. Trong s6 23 gidng nghién ciu, cic gidng
704429-Guincho Negra (35), 704437-Chacha
Colorada (36), 702961-Garhuash Pashon (19),
703248-Wila Huaka Lajra (20), 704353-Puma
(34), 704229-Jancko Anckanchi (74), 702472-
Amarilla del Centro (12) c6 gia tri L-ORAC
cao hon ca. Da phan cac giong nay cé thit ca
mau vang hoidc vang sAm do chtia carotenoid.
Carotenoid 12 mot trong s6 cac chat chong oxi
héa hoa tan trong chat béo cta khoai tay
(Lachman, 2000; Lachman, 2005, Brown,
2003; Brown 2005). Giéng 704429-Guincho
Negra (35) méic dut ¢6 thit ¢ mau tim nhung
c6 gia tri L-ORAC cao. Diéu nay cho thay,
ngoai carotenoid, trong khoai tdy c6 cac hgp
chat khac hoa tan trong chit béo c6 kha ning
chong oxi hoa (vi du vitamine E).

702472-Amarilla del Centro (12) c6 thit
ci mau vang dam nhung c6 gia tri L-ORAC
khéng cao. Nguyén nhan cua két qua nay do
kha ning cling nhu co ché& chong oxi hoa cua
cac carotenoid la khac nhau. Cac carotenoid
véi céu tric khac nhau c6 mau sic, kha ning
v6 hoat cac goc tu do khac nhau (Woodall &
cs., 1997). Nhu vay, kha ning chéng oxi héa
hoa tan trong chit béo khong chi phu thudc
vao ham lugng carotenoid tdng s6 ma con
phu thudc vao thanh phan carotenoid.

Kha nang chéng oxi hoa téng s6 trung
binh ctia 23 giéng khoai tdy nghién ctu la
93,29 umol TE/g CK. So véi stp lo xanh
(TAC = 172,83 pmol TE/g CK), cai bip (TAC
= 156,21 pumol TE/g CK), ca rot (TAC =
107,52 pmol TE/g CK), ca chua (TAC = 66,08
umol TE/g CK) (Wu & cs., 2004), khoai tay
c6 kha n#ng chdéng oxi hoa trung binh.
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Bang 2. Kha ning chéng oxi hoa hoa tan trong nuéc (H-ORAC), trong chat béo(L-ORAC), kha nang chong oxi hoa
tong s6 (TAC) va ham luong polyphenol tdng s6 (TP) ctia 23 giong khoai tAy ngudén géc Nam My*

M Giéng Genotypes Ham lwong nwéc H-ORAC® L-ORAC® TAC® L-ORAC/TAC® TP®
(CIP number + Name) (%) (UM TE/g CK) (UM TE/g CK) (UM TE/g CK) (%) (mg GAE/g CK)

35 Andigenum  704429-Guincho Negra 758 + 15 34369 + 7182 577 + 2,01 349,46 1,65 1523 + 2,00
13 Andigenum  702477-Yana Puma Magqui 788 + 26 24911 + 3246 267 + 0,39 251,78 1,06 9,76 + 061
10 Andigenum  702316-Pulu 752 + 38 191,95 + 4585 299 + 1,07 194,94 1,53 6,20 + 146
28 Andigenum  703750-Carganaca 787 + 06 14888 + 511 278 + 0,51 151,66 1,83 5,53 + 0,31
3 Andigenum  700347-SS-2613 783 + 22 8547 + 986 253 + 0,64 88,00 2,87 3,16 + 067
6 Phureja 701570-Chaucha 791 + 14 84,14 + 10,90 252 + 1,03 86,65 2,90 3,57 + 1,02
57 Andigenum  703739-Lisan 781 + 04 80,74 + 810 293 + 0,91 83,67 3,50 3,10 + 015
34 Andigenum  704353-Puma 743 + 14 7439 + 30,87 407 + 1,51 78,46 518 2,70 + 1,36
41 Andigenum  704916-Coyu 773 + 05 76,15 + 925 176 + 0,26 77,91 2,26 3,14 + 064
19  Goniocalyx ~ 702961-Garhuash Pashon 727 + 07 70,09 + 1,74 423 + 097 74,32 5,70 2,60 + 019
74 Ajanhuiri 704229-Jancko Anckanchi 746 + 20 68,46 + 393 379 + 0,22 72,25 5,25 3,47 + 0,02
56 Andigenum  704828-Wila Immilla 720 + 05 69,89 + 1226 158 + 0,19 71,46 2,21 2,74 + 017
49 Andigenum  703905-Huata Colorada 792 + 04 6325 + 21,70 306 + 0,15 66,31 4,61 2,12 + 052
64 Andigenum  704078-Malcachu 792 + 20 6159 + 1767 323 + 070 64,82 4,98 2,70 + 0,13
36 Andigenum  704437-Chata Colorada 759 + 11 59,50 + 1545 431 + 0,9 63,82 6,75 2,27 + 029
9 Juzepczukii  702305-Chimi Lucki 763 + 34 5291 + 2117 3,02 + 1,04 55,93 5,40 2,12 + 045
55 Juzepczukii ~ 703258-Laram Canchali 689 + 0,2 50,56 + 567 209 + 0,33 52,65 3,97 1,58 + 027
12 Goniocalyx ~ 702472-Amarilladel Centro 722 + 23 4555 + 1455 349 + 1,36 49,04 7,12 1,55 + 035
20 Andigenum  703248-Wila Huaka Lajra 722 + 08 4404 + 12,79 414 + 1,08 4817 8,59 1,34 + 019
48  Ajanhuiri 702802-Jancko Ajawiri 701 + 05 4557 + 1463 149 + 034 47,06 317 2,08 + 050
71 Andigenum  704865-Holendesa 701 + 17 4331 + 13,08 251 + 044 45,83 548 1,64 + 0,31
14 Andigenum  702535- Sipancachi 738 + 23 34,05 + 414 239 + 042 36,44 6,57 1,40 + 033
15 Andigenum  702568-Pichea Papa 721+ 21 33,02 + 331 200 + 043 35,02 572 1,24 + 052
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“ Két qua dwoc tinh theo khoi lwong chat khé, la trung binh cia 3 mau tir 3 cdy khoai

b Gia tri ORAC tinh theo micromoles dwong luong Trolox trén gram khdi heong khé (umol TE/g CK).

“TAC = H-ORAC + L-ORAC
dL-ORAC/TAC = L-ORAC/TAC*100. )
¢ Polyphenol tong sé duoc tinh theo milligrams Gallic Acid trén gram chat khé (mg GAE/g CK).
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Kha nang chdng oxi hoa clia mét sé gidng khoai tay (Solanum tuberosum L.) c6 ngudn gbc Nam My
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Hinh 3. M6i quan hé giita ham luong polyphenol tong s6 va
kha nang khang oxi héa cuia cac chat hoa tan trong nuéc

3.3. Moi lién hé gitta ham lugng polyphenol
tong s6 va kha nang chéng oxi hoa
cua cac chat hoa tan trong nuéc cé
trong cac giong khoai tay
C6 mdi quan hé chit va tuyén tinh gitia

ham lugng polyphenol téng s6 va kha ning
chong oxi hoi cua cac chit hoa tan trong
nuéce (Hinh 3). Hé s6 tuong quan (r = 0,9873,
P<0,01. Reyes va Cisneros - Zevallos (2003)
cling tim ra méi quan hé tuong tu khi nghién
ctu d6i véi khoai tay tim. Diéu nay mot lan
niia khidng dinh polyphenol 1a ch4t chéng
oxi hoa hoa tan trong nudc chu yéu cua
khoai tay.

4. KET LUAN

Kha ning chéng oxi héa téng sé caa 23
giong khoai tay c6 nguoén géc Nam My bién
dong trong khoang 35,02 — 349,46 pmol TE/g
CK véi gia tri trung binh 93,29 pmole TE/g
CK. Trong s6 cac gidng nghién ciu, 704429-
Guincho Negra (35), 702477-Yana Puma
Maqui (13), 702316-Pulu (10), 703750-
Carganaca (28) c¢6 kha ning chéng oxi héa
cao nhét. Cac gidng nay c6 thé duge st dung
trong san xudt néng nghiép cho san phim
khoai tay c6 gia tri sinh hoc cao.

So véi cac chit chéng oxi héa hoa tan
trong nuéc, cic chat chéng oxi héa hoa tan
trong chat béo déng gép mot phan nhéd vao

kha nang chéng oxi héa téng s§ cua khoai
tay (1,06 - 8,59%). Diéu nay cho thay cac
chat chong oxi héa hoa tan trong nudc 1a cac
chat chéng oxi héa chu yéu cua khoai.

Mo6i quan hé tuyén tinh chit da dugc
tim thdy gitia kha ning chéng oxi héa cua
cac chat hoa tan trong nudc va ham ludng
polyphenol téng s (r= 0,9873, P< 0,01) cho
thdy, cac hdp chat polyphenol 1a cac chat
chéng oxi héa hoa tan trong nuéc chu yéu
cua khoai tay.
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KHẢ NĂNG CHỐNG OXI HOÁ CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY
(Solanum tuberosum L.) Có NGUỒN GỐC NAM Mỹ 


Analysis of Total Antioxidant Capacity in Native Andean Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.)
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TÓM TẮT


Khả năng chống oxi hóa của 23 giống khoai tây nguồn gốc Nam Mỹ được xác định bằng phương pháp Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Khả năng chống oxi hóa của các chất hòa tan trong nước (giá trị H-ORAC) của 23 giống khoai tây biến đổi từ 33,02 ( 3,31 µmol Trolox Equivalent/ g chất khô (µM TE/ g CK) (Solanum andigenum 702568-Pichea Papa) đến 343,69 ( 71,82 µmol of TE/g CK (Solanum andigenum 704429-Guincho Negra). Khả năng chống oxi hóa của các chất hòa tan trong chất béo (giá trị L-ORAC) biến đổi từ 1,49 ( 0,34 µmol TE/g CK (Solanum ajanhuiri 702802-Jancko Ajawiri) đến 5,77 ( 2,01 µmol TE/g CK (Solanum andigenum 704429-Guincho Negra). Khả năng chống oxi hóa tổng số biến đổi từ 35,02 µmol TE/g CK (Solanum andigenum 702568-Pichea Papa) đến 349,46 µmol TE/g CK (Solanum andigenum 704429-Guincho Negra). Giá trị L-ORAC đóng góp 1,06 – 8,59% khả năng chống oxi hóa của các giống khoai tây nghiên cứu. Hàm lượng polyphenol tổng số biến đổi từ 1,24 đến 15,23 mg of Gallic Acid Equivalent/g CK. Hệ số tương quan giữa hàm lượng polyphenol và giá trị H-ORAC (r = 0,9873) chỉ ra rằng polyphenol là hợp chất chính đảm bảo khả năng chống oxi hóa của khoai tây. 


Từ khoá: Khả năng chống oxi hoá, khoai tây Nam Mỹ, ORAC, polyphenol.


SUMMARY


Both lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of 23 native Andean potato cultivars were determined using the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Hydrophilic antioxidant capacity (H-ORAC value) ranged from 33.02 ( 3.31 µmol of Trolox Equivalent/g of dry weight (µmol of TE/g of DW) to 343.69 ( 71.82 µmol of TE/g of DW. The lipophilic antioxidant capacity (L-ORAC value) varied from 1.49 ( 0.34 µmol of TE/g of DW to 5.77 ( 2.01 µmol of TE/g of DW. Total antioxidant capacity (TAC value) was calculated as the sum of the L-ORAC and H-ORAC values. L-ORAC values contribute only 1.06 – 8.59% of the TAC, indicating that hydrophilic compounds play a large part in the total antioxidant capacity of potato. Total phenolics (TP) of hydrophilic extracts were also measured using the Folin-Ciocalteu reagent. Among 23 potato cultivars, the total phenolics varied from 1.24 to 15.23 mg of Gallic Acid Equivalent/g of dry weight (mg of GAE/g of DW). The relation between TP and H-ORAC showed a positive and high correlation (r = 0.9873). It means that polyphenols are the main compounds responsible for the hydrophilic antioxidant capacity of potato. 


Key words: Antioxidant capacity, hydrophilic ORAC, lipophilic ORAC, native Andean potato.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Stress oxi hóa đặc trưng bởi sự mất cân bằng giữa sản xuất các gốc tự do và hoạt động của các chất chống oxi hóa trong cơ thể được coi là nguyên nhân của rất nhiều bệnh trong đó có ung thư, các bệnh tim mạch, các bệnh suy giảm hệ thần kinh (Alzheimer, Parkinson) và lão hóa sớm (Favier, 2003; Gardès-Albert & cs., 2003; Pincemail and Defraigne, 2004; Fouad, 2006; Edeas, 2006). Kết quả của nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy một mối liên hệ nghịch giữa khả năng xuất hiện các căn bệnh trên và chế độ ăn giàu rau quả (Ziegler, 1991; Genkiger & cs., 2004). Giải thích hợp lý cho mối liên hệ nghịch này là sự có mặt của các chất chống oxi hóa tự nhiên có trong rau quả. Các chất chống oxi hóa tự nhiên trong rau quả sẽ vô hoạt các gốc tự do khiến chúng không còn khả năng phá hủy các đại phân tử sinh học (ADN, protein, lipid) và gây bệnh cho cơ thể.


Khoai tây là một trong những loại cây giàu chất chống oxi hóa (Solanum tuberosum) (Al-Saikhan & cs., 1995; Lachman & cs., 2000). Khoai tây chứa cả chất chống oxi hoá hòa tan trong nước (hợp chất phenol, vitamine C) và chất chống oxi hóa hòa tan trong chất béo (carotenoid, tocopherol) với hàm lượng lớn. Polyphenol trong khoai tây gồm acid phenolic và flavonoid. Acid phenolic chính của khoai tây là acid chlorogenic, chiếm 80% tổng lượng acid phenolic. Các flavonoid chính là catechin và epicatechin. Khoai tây màu đỏ và tím chứa nhiều anthocyanins (Brown, 2005). Khoai tây là một trong các lọai rau chứa nhiều vitamin C, đóng góp 13% khả năng chống oxi hóa (Brown, 2005). Carotenoid có trong thịt của khoai tây và đem lại cho thịt củ màu vàng. Các carotenoid chính của khoai tây là lutein, zeaxanthin và violaxanthin, thuộc nhóm xanthophyll, chỉ có vết của (- và (-carotene (Lachman, 2000; Brown, 2005). Củ khoai tây giàu (-tocopherol (Lachman, 2000). Chế độ ăn nhiều vitamin E giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch (Pincemail, 1998). Như vậy, khoai tây có thể coi là một trong những loại rau có khả năng chống oxi hóa cao phụ thuộc thành phần thịt củ (Brown, 2005).


Khoai tây có nguồn gốc Nam Mỹ được trồng ở độ cao lớn (4.200 m so với mực nước biển) tại các cao nguyên nhiệt đới ở Bolivia, Ecuador và Peru. Chúng rất phong phú về chủng loại, về hình dạng và đặc biệt về màu

sắc. Một số lượng lớn các hợp chất màu không chỉ mang lại màu sắc mà còn đóng góp đáng kể cho khả năng chống oxi hóa của khoai tây. Tuy nhiên, cho đến nay, khoai tây Nam Mỹ vẫn đang bị quên lãng bởi các nhà khoa học cũng như các nhà sản xuất thực phẩm.


Nghiên cứu này tiến hành xác định khả năng chống oxi hóa tổng số (chống oxi hóa của các chất hòa tan trong nước và hòa tan trong chất béo) của 23 giống khoai có nguồn gốc Nam Mỹ. Kết quả cho phép chọn được giống khoai có khả năng chống oxi hóa cao phục vụ mục đích tiêu dùng và sử dụng trong các nghiên cứu chuyển gen tạo giống khoai tây có chất lượng dinh dưỡng cao.


2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
     PHÁP


2.1. Vật liệu


23 giống khoai tây được cung cấp bởi Trung tâm khoai tây quốc tế, Lima, Peru (CIP) (Bảng 1). Các giống khoai này được trồng năm 2004 tại Trung tâm thí nghiệm của CIP ở Huancayo (độ cao 3280 m, vĩ độ 1207’S). Củ được thu hoạch sau 7-8 tháng tùy thuộc giống khoai. Không hóa chất nông nghiệp nào được sử dụng đối với các cây khoai thí nghiệm.


2.2. Hóa chất


Fluorescein và 6 - hydroxy - 2, 5, 7, 8 - tetramethyl - 2 - carbocylic acid (Trolox) của Aldrich (Milwaukee, WI). Randomly Methylated (-Cyclodextrin (RMDC) của Cyclolab R & D Ltd. (Budapest, Hungary). 2, 2’ - Azobis (2 - amidino - propane) dihydrochlorid (AAPH), Folin - Ciocalteu của Fluka chemie AG (Buchs, Switzerlands). Các dung môi hữu cơ dichloromethane, methanol, acetone của J.T. Baker (Phillipsburge, USA); acetic acid của Fluka chemie AG (Buchs, Switzerlands) và n-hexane của Riedel-de Han (Seelze, Germany). Bản 96 giếng sử dụng trong thí nghiệm ORAC của Greiner bio–one (Frickenhausen, Germany). 


Bảng 1. Các giống khoai tây nghiên cứu


		Mã

		Giống

		Genotype


(CIP number + Name)

		Màu vỏ củ

		Màu thịt củ

		Nguồn gốc



		3

		Andigenum

		700347-SS-2613

		Vàng

		Kem

		PERU



		6

		Phureja

		701570-Chaucha

		Tím

		Vàng nhạt

		PERU



		9

		Juzepczukii

		702305-Chimi Lucki

		Vàng

		Trắng

		BOLIVIA



		10

		Andigenum

		702316-Pulu

		Tím sẫm

		Vàng tím nhạt

		BOLIVIA



		12

		Goniocalyx

		702472-Amarilla del Centro

		Vàng

		Vàng sẫm

		PERU



		13

		Andigenum

		702477-Yana Puma Maqui

		Tím sẫm

		Tím vàng

		PERU



		14

		Andigenum

		702535-Sipancachi

		Vàng – đỏ

		Vàng nhạt

		BOLIVIA



		15

		Andigenum

		702568-Pichea Papa

		Tím

		Kem

		BOLIVIA



		19

		Goniocalyx

		702961-Garhuash Pashon

		Vàng đỏ

		Vàng

		PERU



		20

		Andigenum

		703248-Wila Huaka Lajra

		Đỏ

		Vàng nhạt

		BOLIVIA



		28

		Andigenum

		703750-Carganaca

		Tím

		Trắng - tím

		PERU



		34

		Andigenum

		704353-Puma

		Tím

		Vàng nhạt

		ECUADOR



		35

		Andigenum

		704429-Guincho Negra

		Tím sẫm

		Tím

		PERU



		36

		Andigenum

		704437-Chacha Colorada

		Vàng – đỏ

		Trắng

		PERU



		41

		Andigenum

		704916-Coyu

		Vàng

		Kem - tím

		BOLIVIA



		48

		Ajanhuiri

		702802-Jancko Ajawiri

		Vàng

		Trắng

		BOLIVIA



		49

		Andigenum

		703905-Huata Colorada

		Đỏ

		Vàng

		ECUADOR



		55

		Juzepczukii

		703258-Laram Canchali

		Tím

		Trắng

		PERU



		56

		Andigenum

		704828-Wila Immilla

		Vàng

		Vàng nhạt

		BOLIVIA



		57

		Andigenum

		703739-Lisan

		Vàng

		Kem

		PERU



		64

		Andigenum

		704078-Malcachu

		Đỏ

		Trắng

		BOLIVIA



		71

		Andigenum

		704865-Holendesa

		Vàng

		Kem

		BOLIVIA



		74

		Juzepczukii

		704229-Jancko Anckanchi

		Vàng

		Trắng

		BOLIVIA





2.3. Xử lý mẫu


Đối với mỗi giống khoai tây, lấy 3 mẫu, mỗi mẫu gồm 3 củ lấy từ 3 cây khác nhau. Toàn bộ được bảo quản ở 10oC và trong bóng tối trước khi xử lý. Để giảm tối thiểu ảnh hưởng của quá trình bảo quản đến khả năng chống oxi hóa, các mẫu trong cùng một dãy được xử lý giống nhau và vào cùng một thời điểm. Toàn bộ củ khoai được cắt lát, đông khô, nghiền và bảo quản trong nitơ khí ở -200C. 


2.4. Chiết các chất chống oxi hóa


Mẫu được chiết với hỗn hợp hexane/dichloromethane (50:50 v/v, Hex/Dc) để tách các chất chống oxi hóa hòa tan trong chất béo sau đó được chiết với Methanol/nước/acetic acid (70:29,5:0,5 v/v, MWA) để tách các chất chống oxi hóa hòa tan trong nước. Các dịch chiết được làm khô bằng máy speedvac và hòa tan trở lại vào 1 ml acetone đối với các chất hòa tan trong chất béo và 5 ml nước đối với các chất hòa tan trong nước. Mỗi mẫu được chiết và phân tích hai lần độc lập nhau (Hình 1).


2.5. Xác định khả năng chống oxi hóa
       bằng phương pháp ORAC 


Khả năng kháng oxi hóa được xác định bằng phương pháp ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) (Ou & cs., 2001; Hung & cs., 2002). Thí nghiệm được tiến hành trên bản 96 giếng trắng đục (NUNC) và máy đo huỳnh quang (Fluoroskan Ascent FL, Thermo Electron Corporation). 
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Hình 1. Sơ đồ xử lý mẫu, chiết các chất kháng oxi hóa và phân tích


Đối với test xác định khả năng kháng oxi hóa của các chất hòa tan trong nước (H-ORAC), 25 (l mẫu đã pha loãng trong đệm phosphate pH 7,4 (đối với các chất kháng oxi hóa hòa tan trong nước) hoặc dung dịch đệm (đối với mẫu trắng) hoặc Trolox (chất chuẩn) được cho vào các giếng. Sau đó 250(l fluorescein được thêm vào các giếng nhờ pipette đa kênh. Bản 96 giếng được ủ ở 370C trong 10 phút. 25 (l AAPH 153 mM được thêm vào mỗi giếng nhờ injector tự động. Sự giảm cường độ huỳnh quang được đo 1 phút một lần trong 50 phút. Bước sóng kích thích 485 nm, bước sóng phát 538 nm. Phản ứng oxi hóa được coi hoàn tất khi cường độ huỳnh quang tại phút thứ 50 nhỏ hơn hoặc bằng 5% so với cường độ huỳnh quang ban đầu. Mỗi mẫu được phân tích 3 lần tại 3 nồng độ khác nhau. Khả năng kháng oxi hóa được biểu diễn bằng (mol đương lượng Trolox trên 1 gam chất khô mẫu ((mol Trolox Equivalent/g CK - (mol TE/g CK).

Đối với test xác định khả năng kháng oxi hóa của các chất hòa tan trong chất béo (L-ORAC), dung dịch đệm kali phosphate/ acetone (50/50, v/v) chứa 7% Randomly Methylated (-Cyclodextrin được dùng để thay dung dịch đệm phosphat để tăng khả năng hòa tan của các chất trong môi trường nước của phản ứng. Nồng độ AAPH dùng trong test này là 306 mM.

2.6. Xác định hàm lượng polyphenol tổng
       số bằng phương pháp Folin-Ciocalteu 


500 (l dịch mẫu nghiên cứu, 1250 (l dung dịch Na2CO3 7,5% và 250 (l Folin-Ciocalteu reagent 1N được trộn đều. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Độ hấp thụ tại 755 nm được đo bằng máy quang phổ. Acid gallic được sử dụng làm chất chuẩn. Hàm lượng polyphenol tổng số được tính theo milligram gallic acid trong một gram mẫu (mg GAE/g CK).


3. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN


3.1. So sánh H-ORAC và L-ORAC test


Các chất chống oxi hoá có thể được phân thành hai nhóm dựa trên khả năng hoà tan: các chất chống oxi hoá hoà tan trong nước như vitamine C, các hợp chất polyphenol và các chất chống oxi hóa hòa tan trong chủ yếu

là carotenoid và vitamine E. Khác với các chất oxi hoá hoà tan trong nước không được tích luỹ trong cơ thể bị đào thải qua nước tiểu, các chất chống oxi hóa hoà tan trong chất béo có thể xâm nhập vào màng tế bào, tích trữ tại đó và thực hiện vai trò chống oxi hoá tốt hơn. Thêm vào đó, giá trị ORAC của mẫu chiết các chất hoà tan trong nước (H-ORAC) luôn nhỏ hơn giá giá trị ORAC tổng số (TAC = L-ORAC + H-ORAC) mặc dù giá trị L-ORAC nhỏ hơn giá trị H-ORAC rất nhiều (< 10%) (Wu & cs., 2004). Với các lý do trên, việc xác định khả năng chống oxi hoá của các chất hoà tan trong chất béo là cần thiết để xác định chính xác khả năng chống oxi hoá tổng số của mẫu vật bất kỳ.


Đường chuẩn của test H-ORAC và L-ORAC được giới thiệu ở hình 2. Trong test L-ORAC, mức độ giảm huỳnh quang nhỏ hơn so với test H-ORAC. Điều này có thể được giải thích bằng sự cản trở không gian của cyclodextrine sử dụng trong test L-ORAC. Hệ số góc của đường chuẩn trong test L-ORAC cao hơn gấp hai lần so với trong H-ORAC do trong test L-ORAC, hàm lượng AAPH sử dụng cao gấp đôi.














Hình 2. Đường chuẩn của test L-ORAC (trên) và H-ORAC (dưới) 

3.2. Khả năng chống oxi hoá của khoai tây 


Khả năng chống oxi hoá, hàm lượng polyphenol tổng số của 23 giống khoai tây nguồn gốc Nam Mỹ được giới thiệu ở bảng 2. Có sự khác biệt lớn về khả năng chống oxi hoá hoà tan trong nước, trong chất béo và chống oxi hoá tổng số của 23 giống khoai. Giá trị L-ORAC biến động trong khoảng 1,49 ( 0,34 (mol TE/g CK ((mol Trolox Equivalent/g chất khô) đến 5,77 ( 2,01 (mol TE/g CK. Giá trị H-ORAC cao hơn nhiều, biến động trong khoảng 33,02 ( 3,31 (mol TE/g CK đến 343,69 ( 71,82 (mol TE/g CK. Khả năng chống oxi hoá tổng số biến động trong khoảng 35,02 (mol TE/g CK đến 349,46 (mol TE/g CK. Các chất chống oxi hoá hoà tan trong chất béo đóng góp 1,06 đến 8,59% khả năng chống oxi hoá tổng số của khoai tây. 


3.2.1. Khả năng chống oxi hoá của các chất 
           hoà tan trong nước


Giá trị H-ORAC biến đổi rộng 33,02 ( 3,31 (mol TE/g CK đến 343,69 ( 71,82 (mol TE/g CK, với giá trị trung bình là 90,27 (mol TE/g CK. Bốn giống có giá trị H-ORAC cao nhất là 704429-Guincho Negra (35), 702477-Yana Puma Maqui (13), 702316-Pulu (10) and 703750-Carganaca (28). Các giống này đều có màu tím hoặc màu đỏ, đặc biệt giống 704429-Guincho Negra (35) có màu tím sẫm. Màu tím và đỏ của khoai tây là màu của anthocyanine (Lachman, 2000; Lachman, 2005; Brown, 2005) điều này cho thấy anthocyanine có thể góp phần chủ yếu vào khả năng chống oxi hoá hoà tan trong nước có trong các loại khoai tây đỏ và tím. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của  Reyes & cs., (2005). Các tác giả này đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa khả năng chống oxi hoá và hàm lượng anthocyanine của khoai tây (r2 = 0,873). Tuy nhiên, một số giống khoai có thịt củ và vỏ màu vàng có giá trị H-ORAC cao như 700347-SS-2613 (3), 703739-Lisan (57), 704916-Coyu (41), 704229-Jancko Anckanchi (74). Điều này cho thấy một số hợp chất khác như vitamine C, acid phenolic và các flavonoid không màu cũng đóng góp vào khả năng chống oxi hoá của khoai. Giá trị H-ORAC chiếm 91,41 – 98,94% giá trị TAC. Điều này cho thấy các chất chống oxi hoá hoà tan trong nước là các chất chống oxi hoá chủ yếu của khoai tây. 


3.2.2. Khả năng chống oxi hoá của các chất
           hoà tan trong chất béo


Giá trị L-ORAC thay đổi từ 1,49 ( 0,34 (mol TE/g CK đến 5,77 ( 2,01 (mol TE/g CK. So với giá trị H-ORAC, giá trị  L-ORAC nhỏ, chiếm 1,06 – 8,59% giá trị chống oxi hoá tổng số. Trong số 23 giống nghiên cứu, các giống 704429-Guincho Negra (35), 704437-Chacha Colorada (36), 702961-Garhuash Pashon (19), 703248-Wila Huaka Lajra (20), 704353-Puma (34), 704229-Jancko Anckanchi (74), 702472-Amarilla del Centro (12) có giá trị L-ORAC cao hơn cả. Đa phần các giống này có thịt củ màu vàng hoặc vàng sẫm do chứa carotenoid. Carotenoid là một trong số các chất chống oxi hóa hòa tan trong chất béo của khoai tây (Lachman, 2000; Lachman, 2005, Brown, 2003; Brown 2005). Giống 704429-Guincho Negra (35) mặc dù có thịt củ màu tím nhưng có giá trị L-ORAC  cao. Điều này cho thấy, ngoài carotenoid, trong khoai tây có các hợp chất khác hoà tan trong chất béo có khả năng chống oxi hoá (ví dụ vitamine E). 


702472-Amarilla del Centro (12) có thịt củ màu vàng đậm nhưng có giá trị L-ORAC không cao. Nguyên nhân của kết quả này do khả năng cũng như cơ chế chống oxi hoá của các carotenoid là khác nhau. Các carotenoid với cấu trúc khác nhau có màu sắc, khả năng vô hoạt các gốc tự do khác nhau (Woodall & cs., 1997). Như vậy, khả năng chống oxi hóa hòa tan trong chất béo không chỉ phụ thuộc vào hàm lượng carotenoid tổng số mà còn phụ thuộc vào thành phần carotenoid.    


Khả năng chống oxi hoá tổng số trung bình của 23 giống khoai tây nghiên cứu là 93,29 (mol TE/g CK. So với súp lơ xanh (TAC = 172,83 (mol TE/g CK), cải bắp (TAC = 156,21 (mol TE/g CK), cà rốt (TAC = 107,52 (mol TE/g CK), cà chua (TAC = 66,08 (mol TE/g CK) (Wu & cs., 2004), khoai tây có khả năng chống oxi hoá trung bình.


Bảng 2. Khả năng chống oxi hoá hoà tan trong nước (H-ORAC), trong chất béo(L-ORAC), khả năng chống oxi hoá
tổng số (TAC) và hàm lượng polyphenol tổng số (TP) của 23 giống khoai tây nguồn gốc Nam Mỹa

		Mã

		Giống

		Genotypes


(CIP number + Name)

		Hàm lượng nước
(%)

		H-ORACb
(µM TE/g CK)

		L-ORACb
(µM TE/g CK)

		TACc
(µM TE/g CK)

		L-ORAC/TACd
(%)

		TPe
(mg GAE/g CK)



		35

		Andigenum

		704429-Guincho Negra

		75,8

		

		1,5

		343,69

		

		71,82

		5,77

		

		2,01

		349,46

		1,65

		15,23

		

		2,00



		13

		Andigenum

		702477-Yana Puma Maqui

		78,8

		

		2,6

		249,11

		

		32,46

		2,67

		

		0,39

		251,78

		1,06

		9,76

		

		0,61



		10

		Andigenum

		702316-Pulu

		75,2

		

		3,8

		191,95

		

		45,85

		2,99

		

		1,07

		194,94

		1,53

		6,20

		

		1,46



		28

		Andigenum

		703750-Carganaca

		78,7

		

		0,6

		148,88

		

		5,11

		2,78

		

		0,51

		151,66

		1,83

		5,53

		

		0,31



		3

		Andigenum

		700347-SS-2613

		78,3

		

		2,2

		85,47

		

		9,86

		2,53

		

		0,64

		88,00

		2,87

		3,16

		

		0,67



		6

		Phureja

		701570-Chaucha

		79,1

		

		1,4

		84,14

		

		10,90

		2,52

		

		1,03

		86,65

		2,90

		3,57

		

		1,02



		57

		Andigenum

		703739-Lisan

		78,1

		

		0,4

		80,74

		

		8,10

		2,93

		

		0,91

		83,67

		3,50

		3,10

		

		0,15



		34

		Andigenum

		704353-Puma

		74,3

		

		1,4

		74,39

		

		30,87

		4,07

		

		1,51

		78,46

		5,18

		2,70

		

		1,36



		41

		Andigenum

		704916-Coyu

		77,3

		

		0,5

		76,15

		

		9,25

		1,76

		

		0,26

		77,91

		2,26

		3,14

		

		0,64



		19

		Goniocalyx

		702961-Garhuash Pashon

		72,7

		

		0,7

		70,09

		

		1,74

		4,23

		

		0,97

		74,32

		5,70

		2,60

		

		0,19



		74

		Ajanhuiri

		704229-Jancko Anckanchi

		74,6

		

		2,0

		68,46

		

		3,93

		3,79

		

		0,22

		72,25

		5,25

		3,47

		

		0,02



		56

		Andigenum

		704828-Wila Immilla

		72,0

		

		0,5

		69,89

		

		12,26

		1,58

		

		0,19

		71,46

		2,21

		2,74

		

		0,17



		49

		Andigenum

		703905-Huata Colorada

		79,2

		

		0,4

		63,25

		

		21,70

		3,06

		

		0,15

		66,31

		4,61

		2,12

		

		0,52



		64

		Andigenum

		704078-Malcachu

		79,2

		

		2,0

		61,59

		

		17,67

		3,23

		

		0,70

		64,82

		4,98

		2,70

		

		0,13



		36

		Andigenum

		704437-Chata Colorada

		75,9

		

		1,1

		59,50

		

		15,45

		4,31

		

		0,96

		63,82

		6,75

		2,27

		

		0,29



		9

		Juzepczukii

		702305-Chimi Lucki

		76,3

		

		3,4

		52,91

		

		21,17

		3,02

		

		1,04

		55,93

		5,40

		2,12

		

		0,45



		55

		Juzepczukii

		703258-Laram Canchali

		68,9

		

		0,2

		50,56

		

		5,67

		2,09

		

		0,33

		52,65

		3,97

		1,58

		

		0,27



		12

		Goniocalyx

		702472-Amarilla del Centro

		72,2

		

		2,3

		45,55

		

		14,55

		3,49

		

		1,36

		49,04

		7,12

		1,55

		

		0,35



		20

		Andigenum

		703248-Wila Huaka Lajra

		72,2

		

		0,8

		44,04

		

		12,79

		4,14

		

		1,08

		48,17

		8,59

		1,34

		

		0,19



		48

		Ajanhuiri

		702802-Jancko Ajawiri

		70,1

		

		0,5

		45,57

		

		14,63

		1,49

		

		0,34

		47,06

		3,17

		2,08

		

		0,50



		71

		Andigenum

		704865-Holendesa

		70,1

		

		1,7

		43,31

		

		13,08

		2,51

		

		0,44

		45,83

		5,48

		1,64

		

		0,31



		14

		Andigenum

		702535- Sipancachi

		73,8

		

		2,3

		34,05

		

		4,14

		2,39

		

		0,42

		36,44

		6,57

		1,40

		

		0,33



		15

		Andigenum

		702568-Pichea Papa

		72,1

		

		2,1

		33,02

		

		3,31

		2,00

		

		0,43

		35,02

		5,72

		1,24

		

		0,52





a Kết quả được tính theo khối lượng chất khô, là trung bình của 3 mẫu từ 3 cây khoai 
        b Giá trị ORAC tính theo micromoles đương lượng Trolox trên gram khối lượng khô (µmol TE/g CK).
        c TAC = H-ORAC + L-ORAC
        d L-ORAC/TAC = L-ORAC/TAC*100.
        e Polyphenol tổng số được tính theo milligrams Gallic Acid trên gram chất khô (mg GAE/g CK).
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Hình 3. Mối quan hệ giữa hàm lượng polyphenol tổng số và
khả năng kháng oxi hóa của các chất hòa tan trong nước


3.3. Mối liên hệ giữa hàm lượng polyphenol
       tổng số và khả năng chống oxi hoá
      của các chất hoà tan trong nước có
      trong các giống khoai tây


Có mối quan hệ chặt và tuyến tính giữa hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng chống oxi hoá của các chất hoà tan trong nước (Hình 3). Hệ số tương quan (r = 0,9873, P<0,01. Reyes và Cisneros - Zevallos (2003) cũng tìm ra mối quan hệ tương tự khi nghiên cứu đối với khoai tây tím. Điều này một lần nữa khẳng định polyphenol là chất chống ôxi hoá hoà tan trong nước chủ yếu của khoai tây.


4. KẾT LUẬN


Khả năng chống oxi hóa tổng số của 23 giống khoai tây có nguồn gốc Nam Mỹ biến động trong khoảng 35,02 – 349,46 (mol TE/g CK với giá trị trung bình 93,29 (mole TE/g CK. Trong số các giống nghiên cứu, 704429-Guincho Negra (35), 702477-Yana Puma Maqui (13), 702316-Pulu (10), 703750-Carganaca (28) có khả năng chống oxi hóa cao nhất. Các giống này có thể được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp cho sản phẩm khoai tây có giá trị sinh học cao.


So với các chất chống oxi hóa hòa tan trong nước, các chất chống oxi hóa hòa tan trong chất béo đóng góp một phần nhỏ vào khả năng chống oxi hóa tổng số của khoai tây (1,06 - 8,59%). Điều này cho thấy các chất chống oxi hóa hòa tan trong nước là các chất chống oxi hóa chủ yếu của khoai.


Mối quan hệ tuyến tính chặt đã được tìm thấy giữa khả năng chống oxi hóa của các chất hòa tan trong nước và hàm lượng polyphenol tổng số (r= 0,9873, P< 0,01) cho thấy, các hợp chất polyphenol là các chất chống oxi hóa hòa tan trong nước chủ yếu của khoai tây.
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Chiết lần B







Chiết lần A







H-ORAC







L-ORAC
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Chiết các chất hòa tan�trong nước (3 lần)



Methanol/Water/Acetic acid (70:29,5:0,5, v/v)







Chiết các chất hòa tan�trong chất béo (2 lần)



Hexane/Dichloromethane (50:50, v/v)







Mẫu đông khô 







Đông khô
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